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Trong các nền dân chủ phương Tây, bầu cử được coi là một 
phần không thể tách rời của sự phát triển thể chế dân chủ. 
Các cuộc bầu cử thực hiện những chức năng được coi là vô 
cùng quan trọng, đó là: xác định tính chính đáng của các cơ 
quan quyền lực nhà nước; giúp người dân thực hiện sự ủy 
quyền và lựa chọn người cầm quyền; tạo điều kiện cho giới 
tinh hoa trong xã hội củng cố quyền lực; chống lại sự tha hóa 
của quyền lực; tạo điều kiện cho sự cạnh tranh giữa các 
khuynh hướng chính trị; và cung cấp thông tin cho người dân 
hiểu rõ được tình hình của đất nước trên nhiều lĩnh vực. 
Bài viết phân tích làm rõ về các chức năng đó của bầu cử. 

 

 
1. Xác định tính chính đáng của các cơ quan 
quyền lực nhà nước 

Trong các nền chính trị đương đại, 
bầu cử là một trong những cách thức để 
các chính phủ khẳng định quyền lực 
chính đáng của mình. Tuy nhiên, không 
phải tất cả các quốc gia tổ chức bầu cử 
đều là những quốc gia dân chủ thực sự, 
vì ngay cả trong các chính thể độc tài và 
quân sự, người ta cũng sử dụng bầu cử 
để khẳng định việc nắm quyền lực của 
họ là hợp pháp. 

Tính chính đáng (legitimacy) trong 
chính trị học được hiểu là sự chấp nhận 
của người dân đối với một chế độ cai trị, 
hay niềm tin vào một sự “cai trị hợp lý”. 
Theo Max Weber, trong các tổ chức của 
xã hội có ba loại quyền lực được cho là 
chính đáng: 1/ Quyền lực truyền thống; 
2/ Quyền lực dựa trên uy tín; và 3/ 
Quyền lực hợp lý. Mỗi loại quyền lực kể 
trên được xác lập theo những phương 

thức khác nhau và được người dân chấp 
nhận vì họ tin vào tính chính đáng của 
nó.(∗)Tính chính đáng của quyền lực 
truyền thống dựa trên sự kế thừa 
những mô hình quản lý do lịch sử để lại. 
Tính chính đáng của quyền lực uy tín 
dựa trên sự thuyết phục và những hành 
động được cộng đồng nể trọng. Và tính 
chính đáng của quyền lực hợp lý được 
xác lập dựa trên các thể chế đã được 
nhất trí (Xem: 1, tr.215). 

Tính chính đáng của quyền lực được 
coi là điều kiện căn bản cho việc cai trị, 
là yếu tố quan trọng làm cho quyền lực 
nhà nước được người dân chấp nhận. 
Trong chính trị hiện đại, “tính chính 
đáng” ngụ ý rằng, sự cai trị của một nhà 
nước có hợp pháp hay không. Một nhà 
nước chính đáng phải hoạt động theo 
các nguyên tắc dân chủ và thể hiện được 
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ý chí của nhân dân. Các nhà nước này 
thường tuyên bố, quyền lực của họ được 
nhân dân uỷ nhiệm dựa trên các cuộc 
bầu cử cạnh tranh, công bằng, thường 
xuyên và tự do. 

Ngày nay, hầu hết các chế độ chính 
trị đều tìm cách gắn người dân với chế 
độ của mình bằng cách khuyến khích họ 
tham gia vào các cuộc bầu cử để tạo nên 
tính chính đáng cho chế độ đang tồn tại. 
Về lý thuyết, một nhà nước huy động 
được đông đảo nhân dân tham gia bầu 
cử thì nhà nước đó sẽ có tính hợp pháp 
cao hơn. Theo cách hiểu thông thường, 
trong một cuộc bầu cử, tỷ lệ đi bầu của 
người dân càng cao thì tính chính đáng 
của chính quyền được bầu càng lớn; 
ngược lại, nếu tỷ lệ cử tri đi bầu càng 
thấp thì chứng tỏ tính chính đáng của 
nhà nước đó cũng thấp. Những người 
thắng cử với số phiếu cao trong các cuộc 
bầu cử có thể cũng cảm thấy việc cầm 
quyền của họ có tính hợp pháp cao hơn 
so với những người thắng cử trong 
những tình huống sít sao. 

Hàng năm, ở các nước phương Tây 
có hàng trăm cuộc bầu cử được tiến 
hành theo những quy tắc và với những 
nhiệm kỳ khác nhau. Đó có thể là các 
cuộc bầu cử tổng thống, bầu cử quốc hội 
ở cấp quốc gia, hoặc có thể là những 
cuộc bầu cử bầu các chức danh quyền 
lực ở cấp địa phương. Nhưng dù ở cấp độ 
nào và áp dụng phương pháp bầu cử gì, 
thì hầu hết các cuộc bầu cử đều được 
xem là cơ sở để xác định tính chính 
đáng của quyền lực nhà nước.   

2. Giúp người dân thực hiện sự uỷ quyền và 
lựa chọn người cầm quyền 

Bầu cử là phương thức thể hiện ý 
chí của nhân dân. ý chí này được coi là 
yếu tố cơ bản hình thành nên quyền lực 
nhà nước. Trong tác phẩm Bàn về khế 
ước xã hội, Rousseau đã chỉ ra rằng, 
nhà nước được hình thành trên cơ sở 

thoả thuận của khế ước xã hội (2, tr. 
67). Theo thoả thuận này, mỗi thành 
viên trong xã hội sẽ từ bỏ một phần 
quyền cá nhân của mình để góp vào 
quyền chung - đó chính là quyền lực 
nhà nước; đổi lại, nhà nước bằng sức 
mạnh của mình sẽ bảo đảm cho các công 
dân được sống trong hoà bình và trật tự. 
Do vậy, nguồn gốc của quyền lực nhà 
nước hoàn toàn không phải xuất phát từ 
đấng siêu nhiên, thần thánh, mà nó bắt 
nguồn từ người dân, do sự uỷ quyền của 
người dân.  

Trong xã hội hiện đại, người dân với 
tư cách là chủ thể quyền lực thực hiện 
sự uỷ quyền của mình cho các đại diện 
thông qua các cuộc bầu cử. Do vậy, khi 
đã được bầu, những người được uỷ 
quyền phải nhận thức được vị trí của họ 
trong mối quan hệ với người dân, phải 
hành động theo cách mà người dân 
mong đợi. Trong trường hợp những 
người được uỷ quyền không làm tròn 
bổn phận của mình, có hành vi “lạm 
dụng quyền đại diện”, hành động bất 
chấp những mong đợi của người dân, 
phá hoại các “thoả thuận” đã ký kết, thì 
người dân có thể sẽ phá bỏ “hợp đồng” 
và chọn các đại diện khác để uỷ quyền. 
Nguyên tắc uỷ quyền buộc quyền lực 
nhà nước và những người cầm quyền 
phải gắn bó chặt chẽ với nhân dân, 
quan tâm đến việc phục vụ nhân dân. 

Theo quan điểm của các học giả 
phương Tây, bầu cử không chỉ là cơ chế 
cho phép đa số nhân dân ảnh hưởng đến 
các chính sách quan trọng của nhà 
nước, mà nó còn là một cơ hội để người 
dân lựa chọn và thay thế các quan chức 
nhà nước. Nó giúp cử tri lựa chọn những 
người có đủ năng lực để uỷ quyền cho họ 
thực hiện chủ quyền của mình. Tuy 
nhiên, không phải mọi cuộc bầu cử ở các 
nước phương Tây đều tạo ra cho người 
dân khả năng lựa chọn. Các chính sách 
giữa các đảng phái đưa ra nhiều khi 
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không có sự khác nhau một cách rõ rệt. 
Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng cử tri tẩy chay bầu cử ở nhiều 
nước. 

Mặc dù vậy, bằng cách huy động cử 
tri vào một hành động chính trị chung 
mang tính tập thể, các cuộc bầu cử ở các 
nước phương Tây đã trao thẩm quyền và 
sự hợp pháp cho những người được bầu. 
Vì vậy, bầu cử không chỉ có vai trò quyết 
định trong việc tuyển lựa những người 
đại diện, mà nó còn có ý nghĩa quyết 
định đối với việc hình thành trách nhiệm 
của các đại diện.  

3. Tạo điều kiện cho giới tinh hoa trong xã hội 
củng cố quyền lực 

Các cuộc bầu cử không phải là một 
điều kiện đủ đối với sự đại diện chính trị, 
nhưng chắc chắn nó là một điều kiện 
cần. Joseph Schumpeter đã coi bầu cử là 
một sự “sắp xếp về thể chế”, một công cụ 
hay biện pháp để giới tinh hoa trong xã 
hội cùng nhau cạnh tranh quyền lực 
thông qua việc thu hút sự ủng hộ của 
công chúng. Dân chủ trong bầu cử ở các 
nước phương Tây có nghĩa rằng, người 
dân chỉ có cơ hội để chấp nhận những 
tinh hoa này và từ chối những tinh hoa 
khác - những người rốt cuộc vẫn sẽ luân 
phiên nhau cai trị họ (3, tr.229). 

Trên một phương diện nào đó có thể 
nói rằng, ở các nước phương Tây, bầu cử 
là một phương tiện nhờ đó giới tinh hoa 
(hay các nhà chính trị) trong xã hội hợp 
pháp hoá sự cai trị của mình bằng lá 
phiếu của người dân. Thông qua các cuộc 
bầu cử, giới tinh hoa có thể lôi kéo và 
kiểm soát quần chúng, làm cho họ hiền 
lành và dễ bảo hơn, và cuối cùng là có 
thể cai trị họ một cách dễ dàng. Theo 
cách đặt vấn đề này, sự bất mãn hay 
chống đối về chính trị của người dân có 
thể được trung lập hoá bằng các cuộc bầu 
cử. Giới tinh hoa sẽ hướng người dân vào 
một sự kiểm soát hợp pháp, cho phép 

chính phủ vận hành một cách thông suốt 
trong khi vẫn giữ cho chế độ tồn tại. Các 
cuộc bầu cử có một tác động đặc biệt, bởi 
vì nó tạo cho người dân một cảm giác 
rằng, họ đang nắm quyền kiểm soát đối 
với các nhà chính trị, đối với quyền lực 
nhà nước và họ là chủ thể thực sự của 
quyền lực nhà nước. 

Việc coi hệ thống bầu cử như một 
phương tiện để giới tinh hoa hợp pháp 
hoá quyền thống trị của mình chủ yếu 
nhấn vào mối quan hệ theo trình tự trên 
- dưới (top- down). Cách tiếp cận này 
cũng trái ngược với việc coi bầu cử là 
phương tiện để người dân thực hiện sự 
uỷ quyền - vốn nhấn vào mối quan hệ 
theo trình tự dưới - trên (bottom- up). 
Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, 
các cuộc bầu cử đã thực hiện đồng thời cả 
hai nhiệm vụ nói trên. Hơn nữa, bầu cử 
không phải là phương tiện  duy nhất để 
bảo đảm quyền kiểm soát chính trị. Nó 
được coi là “con đường hai chiều”, cùng 
trao cho chính phủ và người dân, giới 
tinh hoa và quần chúng những cơ hội để 
tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong 
cuộc chơi đó, giới tinh hoa vẫn phải cố 
gắng huy động sự tham gia của quần 
chúng và thể hiện những mong muốn, 
nhu cầu của quần chúng vào trong các 
chính sách của mình với mục tiêu giành 
phiếu bầu của người dân; và người dân, 
với tư cách là chủ thể của quyền lực nhà 
nước, vẫn thực hiện quyền làm chủ của 
mình thông qua việc bỏ phiếu lựa chọn 
các ứng cử viên hoặc các đảng phái khác 
nhau để uỷ quyền. 

4. Chống lại sự tha hóa của quyền lực 

ở bất cứ cộng đồng, quốc gia nào, 
quyền lực đều có xu hướng tập trung 
vào một thiểu số người lãnh đạo. Nhưng 
điều khác nhau căn bản giữa một nhà 
nước chuyên quyền và một nhà nước 
dân chủ, một quyền lực chính đáng và 
một quyền lực không chính đáng là ở 
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chỗ, các quyền lực đó được kiểm soát 
như thế nào. Nó được trao cho những 
người cầm quyền và lấy đi khỏi họ bằng 
cách nào.  

Các cuộc bầu cử đã cung cấp một 
phương tiện phi bạo lực để giải quyết 
những bất đồng chính trị và thay đổi 
chính phủ. Nó cũng buộc các quan chức 
được bầu phải có trách nhiệm đối với 
người dân, cũng như đối với các hành 
động của chính mình. Sau khi được bầu, 
họ phải trở lại với cử tri để tiếp tục duy 
trì sự uỷ nhiệm với hy vọng được tái cử 
trong tương lai. Tuy nhiên, các quan 
chức chỉ được người dân tiếp tục ủy 
quyền trong chừng mực người dân cảm 
thấy hài lòng với cách điều hành và 
quản lý đất nước của họ. Nếu như 
không thực hiện được những điều mà đa 
số cử tri mong muốn, họ có thể sẽ thất 
bại trong cuộc bầu cử tiếp theo. 

Để ngăn chặn việc lạm dụng quyền 
lực của các nhà chính trị, hiến pháp của 
hầu hết các nước phương Tây hiện đại 
đều quy định các cuộc bầu cử phải được 
tổ chức thường xuyên, theo những 
nhiệm kỳ cố định. Tính nhiệm kỳ của 
các chức danh quyền lực xuất phát từ 
đặc tính quyền lực nhà nước luôn có xu 
hướng bị lạm dụng và bị tha hoá. Để 
ngăn ngừa sự tha hoá quyền lực, một 
trong những biện pháp cần được áp 
dụng là không giao quyền lực cho một 
cá nhân, một đảng phái, hay một lực 
lượng chính trị nào mãi mãi, suốt đời, 
mà chỉ thực hiện giao quyền, uỷ quyền 
có thời hạn, theo nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 
của một chức vụ là bao lâu tuỳ thuộc 
vào nhiệm vụ và chức năng của từng 
chức danh cụ thể. Thời gian đó phải vừa 
đủ để cho các đại diện được bầu chứng 
tỏ khả năng của mình, nhưng nó cũng 
không quá dài để thói lạm dụng quyền 
lực có đủ thời gian cắm rễ. 

Tính định kỳ của các cuộc bầu cử ở 

các nước phương Tây còn xuất phát từ 
một thực tế là cử tri chưa bao giờ có 
thông tin đầy đủ về các ứng cử viên. Do 
vậy, họ cũng không chắc chắn rằng, sự 
lựa chọn của họ có thực sự đúng đắn 
không. Nhiều cử tri có thể sẽ cảm thấy 
tiếc cho sự lựa chọn của mình trước đó 
vì các lý do: 1/ Sau một cuộc bầu cử, nhu 
cầu của họ có thể thay đổi, làm cho các 
đại diện được bầu không còn phù hợp 
với họ nữa; 2/ Khi nắm quyền, các đại 
diện có thể thay đổi những gì đã cam 
kết; và 3/ Cử tri có thể tìm ra các ứng cử 
viên mới xứng đáng hơn, hoặc quay trở 
lại ủng hộ ứng cử viên mà trước đây họ 
đã phản đối. Các cuộc bầu cử theo 
nhiệm kỳ cho phép họ lựa chọn được 
những người đại diện phù hợp hơn với 
lợi ích của bản thân mình. 

Sự phán xét theo định kỳ này chắc 
chắn có ảnh hưởng đến thái độ và hành 
vi của các nhà chính trị. Do có thể bị 
ảnh hưởng bởi những suy tính về khả 
năng tái cử trong các cuộc bầu cử sắp 
tới, nên họ thường phải điều chỉnh tư 
cách của mình cho thích hợp. Họ sẽ cảm 
thấy có trách nhiệm hơn trong việc đưa 
ra các quyết định chính sách dưới danh 
nghĩa nhân dân. Và nếu như họ không 
chứng tỏ được rằng, họ là người đại diện 
chính đáng cho lợi ích của cử tri, thì vị 
trí của họ sẽ có người khác, được người 
dân tín nhiệm hơn thay thế. 

Như vậy, thông qua bầu cử, trong 
một chừng mức nhất định, cử tri có thể 
duy trì được sự kiểm soát của mình đối 
với hoạt động của chính phủ và chống lại 
sự tha hoá của các quan chức được bầu. 

5. Tạo diễn đàn cho sự cạnh tranh giữa các 
khuynh hướng chính trị  

Một trong những điều kiện quan 
trọng để tiến hành các cuộc bầu cử dân 
chủ trong các nền chính trị phương Tây 
hiện đại là tính cạnh tranh. Triệt tiêu yếu 
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tố cạnh tranh, bầu cử mất đi ý nghĩa đích 
thực của nó. Cạnh tranh ở đây không 
phải là phương thức để triệt tiêu lẫn 
nhau, mà là một nguyên tắc để nuôi 
dưỡng sự phát triển. Cạnh tranh là một 
cơ chế phản biện lẫn nhau giữa các đảng, 
khiến cho các đảng phải thường xuyên 
xem xét lại chính sách, điều chỉnh chính 
sách cho phù hợp với thực tế xã hội và 
đáp ứng được sự mong đợi của quần 
chúng. 

Trong các cuộc bầu cử, cử tri có khả 
năng lựa chọn giữa nhiều ứng cử viên, 
giữa các chương trình, chính sách, giữa 
các đảng phái chính trị. Luận cứ của lý 
thuyết cạnh tranh ở các nước phương Tây 
là: trong một xã hội tồn tại sự đa dạng về 
lợi ích, về các mối quan tâm, chắc chắn 
cũng sẽ xuất hiện sự đa dạng về các nhu 
cầu chính trị và sự lựa chọn chính trị. Vì 
vậy, các cuộc bầu cử cũng cần phải thể 
hiện được sự đa dạng của các khuynh 
hướng chính trị, phản ánh tiếng nói của 
các đảng, các nhóm khác nhau trong xã 
hội. Sự thiếu vắng khả năng lựa chọn 
thông qua cuộc cạnh tranh giữa các đảng 
phái và các ứng cử viên luôn được xem là 
những dấu hiệu vi phạm nguyên tắc bầu 
cử dân chủ ở các nước này. 

Là phương tiện chính yếu để hợp thức 
hoá quyền lực nhà nước, bầu cử trở thành 
“đấu trường” trong cuộc đấu tranh giành 
quyền lực giữa các khuynh hướng chính 
trị. Các ứng cử viên, các đảng muốn có cơ 
hội trúng cử phải làm nổi bật những 
thành tích đã đạt được và cố gắng “luận 
chứng” cho những dự định, chương trình, 
mục tiêu của họ trong tương lai trước sự 
thẩm định và xem xét của công chúng. 
Đây cũng là diễn đàn để thảo luận các 
vấn đề công cộng về chính sách quốc gia. 
Nó không chỉ tạo điều kiện cho công 
chúng bày tỏ thái độ của mình trước các 
chính sách, mà qua đó nó còn cho phép 
tạo ra một sự trao đổi ảnh hưởng giữa 
người đại diện và cử tri.  

ở mỗi thời kỳ phát triển khác nhau, 
tại mỗi nước lại đặt ra những vấn đề cần 
giải quyết cho các đảng chính trị. Nếu 
đảng nào có phương án giải quyết hợp lý 
hơn, hoặc có sức thuyết phục hơn, thì ứng 
cử viên của đảng đó sẽ được cử tri ủng hộ. 
Số phiếu mà mỗi đảng và mỗi ứng cử viên 
giành được chính là những thông số đánh 
giá mức độ tín nhiệm của cử tri đối với 
chương trình hành động của từng đảng, 
từng ứng cử viên. Từ kết quả của cuộc 
bầu cử, người ta không chỉ thấy được 
những xu thế chính trị nổi bật, mà còn 
thấy được tâm trạng xã hội. 

6. Truyền thông chính trị 

Trong một cuộc vận động bầu cử, quá 
trình thông tin chiếm một vị trí then chốt. 
ở mức độ đơn giản, cuộc vận động tranh 
cử chỉ thực hiện chức năng cung cấp 
thông tin cho cử tri. ở mức độ cao hơn, 
quá trình này có thể định hướng suy nghĩ 
của công dân trước các vấn đề của đất 
nước. Nói cách khác, quá trình bầu cử 
cũng đồng thời là quá trình giáo dục ý 
thức chính trị cho cử tri.  

Nhưng bản thân sự tuyên truyền 
trong các chiến dịch vận động tranh cử ở 
các nước phương Tây có thể được coi là 
quá trình thông tin chính trị dân chủ hay 
không vẫn còn là đề tài gây tranh cãi. 
Thông tin là một quá trình hai chiều. 
Trên thực tế, các đảng và các ứng cử viên 
thường tìm cách truyền đạt tới cử tri 
chính sách và chương trình của mình, 
đồng thời gièm pha và bôi nhọ các đối thủ. 
Điều này làm nảy sinh một vấn đề đang 
ngày càng trở nên quan trọng là “tính 
chân thực” của những thông tin mà các 
đảng và các ứng cử viên cung cấp cho 
người dân. 

Mặc dù vẫn còn có những tranh luận 
xung quanh vấn đề này, nhưng người ta 
không thể nào phủ nhận chức năng 
truyền thông chính trị của bầu cử. Các 
cuộc bầu cử, đặc biệt là các chiến dịch vận 
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động tranh cử, đã cung cấp cho người dân 
thêm những thông tin về các ứng cử viên 
và các đảng chính trị. Những điểm mạnh 
và điểm yếu của từng ứng cử viên, từng 
đảng được các phương tiện thông tin đại 
chúng phân tích và đánh giá dưới nhiều 
góc độ, chiều cạnh khác nhau. Những 
thông tin đa dạng và nhiều chiều này sẽ 
giúp cho cử tri hiểu rõ hơn các ứng cử 
viên, và đây cũng là căn cứ để họ đưa ra 
quyết định trong ngày bầu cử. 

Bên cạnh đó, bầu cử cũng góp phần 
phản ánh nhu cầu của quần chúng. Trong 
những năm gần đây, các đảng ở các nước 
phương Tây đã sử dụng những công nghệ 
khảo sát hiện đại để xác minh quan điểm 
của công chúng thông qua các chương 
trình nghiên cứu, các cuộc điều tra dư 
luận xã hội, trả lời phỏng vấn trên radio, 
thư từ và liên hệ cá nhân trực tiếp trước 
các cuộc bầu cử. Các luồng thông tin 
nhanh chóng được cập nhật trong cương 
lĩnh tranh cử của các đảng nhằm tranh 
thủ sự ủng hộ của công chúng.  

Bầu cử cũng là cơ hội để người dân 
hiểu rõ hơn về thực trạng tình hình mọi 

mặt của đời sống đất nước, từ những lĩnh 
vực mang tính vĩ mô như chính sách đối 
ngoại, an ninh quốc phòng, đến những 
vấn đề thiết thực hơn như lạm phát, thất 
nghiệp, chính sách thuế - những vấn đề 
mà trước đó vì nhiều lý do khác nhau, cử 
tri đã không quan tâm.  

Nhiều cử tri đã thừa nhận rằng, nhờ 
những thông tin thu nhận được từ các 
chiến dịch vận động tranh cử mà họ hiểu 
thêm về tình hình của đất nước mình và 
có một cái nhìn mang tính bao quát và 
toàn diện hơn. 
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